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TÓM TẮT 
Báo cáo đề cập bài toán tìm luồng cực đại trên mạng. Các kết quả cơ bản được hệ thống và 
chứng minh. Thuật toán nổi tiếng Ford-Fulkerson được trình bày chi tiết kèm ví dụ minh hoạ. 
Kết quả chính của báo cáo là đề xuất Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại. 
Ý tưởng thuật toán là tìm đường đi tăng luồng đồng thời từ đỉnh nguồn và đỉnh đích (thuật 
toán Ford-Fulkerson tìm đường đi tăng luồng chỉ từ đỉnh nguồn). Kết quả tính toán qua các ví 
dụ cho thấy thuật toán hoán chuyển nguồn đích làm giảm đáng kể khối lượng tính toán so với 
thuật toán Ford-Fulkerson. 

ABSTRACT 
This paper deals with the maximal flow problem. The basic results are systematically 
presented and proved. The well-known Ford-Fulkerson algorithm is thoroughly introduced and 
illustrated, and the main result of this work is the source-sink alternative algorithm. The aim of 
the algorithm is to find augmented paths simultaneously from the source and the sink vertex 
(the Ford-Fulkerson algorithm finds augmented paths only from the source vertex). Calculus 
examples show that the proposed algorithm considerably decreases the computational 
complexity in comparison with the Ford-Fulkerson algorithm. 
Key word: graph, network, flow (Tiếp theo số 13) 

 
 
2. Luồng cực đại và lát cắt cực tiểu 
• Định nghĩa 
 Cho mạng G =(V,E,c) với nguồn a và đích z. Với mọi S, T ⊂ V, ký hiệu tập các cung đi từ 
S vào T là (S,T), tức 

(S,T) = {(i, j) ∈ E | i ∈ S & j ∈ T} 
 Nếu S, T ⊂ V là phân hoạch của V ( S∪T = V & S∩T = ∅ ) và a∈ S, z∈T, thì tập (S,T) 
gọi là lát cắt (nguồn-đỉnh).  

Khả năng thông qua của lát cắt (S, T) là giá trị 

C(S, T)  =  ∑∑
∈ ∈Si Tj

ijc  

 Cho luồng f và lát cắt (S,T) trên mạng G. Với mọi S, T ⊂ V, ký hiệu 

f(S,T) = ∑
∈ ),(),( TSji

ijf  

• Định lý 5 
 Cho mạng G=(V,E,c) với nguồn a và đích z, f = {fij | (i,j)∈G} là luồng trên mạng G, (S,T) 
là lát cắt của G. Khi đó  

v(f) = f(S,T) − f(T,S) 
 Chứng minh 
 Với các đỉnh i,j không kề nhau ta gán fij = 0. Do tính chất của luồng và a∈S, ta có 
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vì cả hai vế của đẳng thức là tổng các giá trị luồng fij của tất cả các cạnh (i,j) với (i,j)∈S. 
 Suy ra 

v(f) =   ∑∑∑∑
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ji ff  = f(S,T) − f(T,S) 

®pcm 
• Định lý 6 
 Cho mạng G=(V,E,c) với nguồn a và đích z, f = {fij | (i,j)∈G} là luồng trên mạng G, (S,T) 
là lát cắt của G. Khi đó khả năng thông qua của lát cắt (S,T) không nhỏ hơn giá trị của luồng f, 
tức là 

C(S, T) ≥ v(f) 
 Chứng minh 
 Theo tính chất luồng và định lý 1 ta có 

v(f) =  f(S,T) − f(T,S) ≤ f(S,T) = ∑∑∑∑
∈ ∈∈ ∈
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®pcm 
• Định lý 7 
 Cho mạng G với nguồn a và đích z, f = {fij | (i,j)∈G} là luồng trên mạng G, (S,T) là lát cắt 
của G. Khi đó,  
 (a) Nếu 

C(S, T) = v(f) 
thì luồng f đạt giá trị cực đại và lát cắt (S,T) đạt khả năng thông qua cực tiểu. 
 (b) Đẳng thức C(S, T) = v(f) xảy ra khi và chỉ khi 

 (i)  fij = cij ∀ (i,j) ∈ (S, T) 
 (ii)  fij = 0 ∀ (i,j) ∈ (T,S) 

 Chứng minh 
 (a) Nếu  

C(S, T) = v(f) 
 
thì theo định lý trên, hiển nhiên luồng f đạt giá trị cực đại và lát cắt (S,T) đạt giá trị cực tiểu. 
 (b) Nếu (i) và (ii) thoả thì theo chứng minh định lý 2 hiển nhiên ta có đẳng thức.  

Ngược lại, nếu đẳng thức C(S, T) = v(F) xảy ra, thì theo chứng minh định lý 2 ta có 
f(S,T) = C(S,T) và f(T,S) = 0 

từ đó suy ra (i) và (ii)             đpcm 
 
• Định lý 8 (tính đúng của thuật toán Ford−Fulkerson) 
 Cho mạng G=(V,E,c) với nguồn a và đích z, f = {fij | (i,j)∈G} là luồng nhận được khi kết 
thúc thuật toán tìm luồng cực đại. Khi đó, f là luồng cực đại. 



Hơn nữa, nếu S là tập các đỉnh mang nhãn thì (S, V \ S) là lát cắt cực tiểu. 
 Chứng minh 

Gọi S là tập các đỉnh mang nhãn khi kết thúc thuật giải. Xét cạnh (i,j) với i∈S,j∈V \ S. 
Vì i mang nhãn nên ta có fij = cij, nếu không ở bước (5) ta đã đặt nhãn đỉnh j. Xét cung 

(j,i) với i∈S,j∈V \ S. Vì i có nhãn ta phải có fij = 0, nếu không ở bước (5) ta đã đặt nhãn cho j. 
Theo định lý trước, luồng f là cực đại và lát cắt (S, V \ S) là cực tiểu. 

®pcm 
• Định lý 9 (Ford-Fulkerson) 

Cho mạng G với nguồn a và đích z. Khi đó, giá trị luồng cực đại bằng khả năng thông qua 
của lát cắt cực tiểu. 
 Chứng minh 
 Theo định lý 2, tồn tại f = (fij) là luồng cực đại của mạng G. Xuất phát từ luồng f, áp dụng 
thuật toán Ford−Fulkerson, quá trình tìm đường đi tăng luồng sẽ kết thúc với tập gán nhãn S, z 
∉ S (ngược lại ta sẽ nhận được đường đi tăng luồng, kéo theo f không phải luồng cực đại, mâu 
thuẫn với giả thiết). Khi đó, theo định lý 8, (S, V \ S) là lát cắt cực tiểu có 

C(S, V \ S) = v(f) 
®pcm 

 
3. Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại 

Điểm mấu chốt của thuật toán Ford-Fulkerson là tìm đường đi tăng trưởng. Công việc này 
đòi hỏi tiêu tốn nhiều thời gian trong quá trình giải. Vì vậy việc giảm khối lượng tính toán ở 
cung đoạn này sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả thuật toán. ý tưởng của phương pháp này là gán 
nhãn các đỉnh đồng thời từ đỉnh nguồn và đỉnh đích. 

 + Đầu vào. Mạng G = (V, E) với nguồn a, đích z, khả năng thông qua C = (cij), (i,j)∈G. 
Các đỉnh trong G được sắp xếp theo thứ tự nào đó. 
+ Đầu ra. Luồng cực đại F = (fij), (i,j)∈G 
+ Các bước. 
1. Khởi tạo  
  Luồng xuất phát: fij:= 0 ∀(i,j)∈G 

  Đặt nhãn tiến (↑) cho đỉnh nguồn và nhãn lùi (↓) cho đỉnh đích 
a(↑, ∅, ∞) & z(↓, ∅, ∞) 

  Tạo lập tập S gồm các đỉnh đã có nhãn tiến nhưng chưa được dùng để sinh nhãn tiến, 
S’ là tập đỉnh được gán nhãn tiến nhờ các đỉnh của tập S 

S: = { a }, S’:= ∅ 
  Tạo lập tập T gồm các đỉnh đã có nhãn lùi nhưng chưa được dùng để sinh nhãn lùi, T’ 
là tập đỉnh được gán nhãn lùi nhờ các đỉnh của tập T 

T: = { z }, T’:= ∅ 
 

2. Sinh nhãn tiến 
  2.1. Chọn đỉnh sinh nhãn tiến  

• Trường hợp S ≠ ∅: Chọn đỉnh u ∈ S nhỏ nhất (theo thứ tự). Loại u khỏi S, S:= S 
\ { u }. Ký hiệu nhãn tiến của u là (↑, p, α) và A là tập các đỉnh chưa có nhãn 
tiến và kề đỉnh sinh nhãn tiến u. 
Sang bước 2.2. 
• Trường hợp S = ∅ và S’ ≠ ∅: Gán S:= S’ và S’:= ∅. Sang bước 3. 
• Trường hợp S = ∅ và S’ = ∅, thì kết thúc, luồng F là cực đại.  
 

2.2. Gán nhãn tiến cho đỉnh chưa có nhãn tiến và kề đỉnh sinh nhãn tiến u 



• Trường hợp A = ∅: Quay lại bước 2.1. 
• Trường hợp A ≠ ∅: Chọn t ∈ A nhỏ nhất (theo thứ tự). Loại t khỏi A, A:= A \ { 
t }. Gán nhãn tiến cho t như sau: 
Nếu (u,t) ∈ E và fu,t < cu,t, đặt nhãn tiến đỉnh t là (↑, u, min{α, cu,t − fu,t}). 
Nếu (t, u) ∈ E và ft,u > 0, đặt nhãn tiến đỉnh t là (↑, u, min{α, ft,u}). 

 Nếu t không được gán nhãn tiến, thì quay lại bước 2.2. 
 Nếu t được gán nhãn tiến và t có nhãn lùi, thì sang bước hiệu chỉnh tăng luồng 4. 
 Nếu t được gán nhãn tiến và t không có nhãn lùi, thì bổ sung t vào S’, S’:= S’ ∪ { 
t }, và quay lại bước 2.2. 

 
3. Sinh nhãn lùi 

  3.1. Chọn đỉnh sinh nhãn lùi 
• Trường hợp T ≠ ∅: Chọn đỉnh v ∈ T nhỏ nhất (theo thứ tự). Loại v khỏi T, T:= 
T \ { v }. Ký hiệu nhãn lùi của v là (↓, q, β) và B là tập các đỉnh chưa có nhãn lùi 
và kề đỉnh sinh nhãn lùi v. 
Sang bước 3.2. 
• Trường hợp T = ∅ và T’ ≠ ∅: Gán T:= T’ và T’:= ∅. Quay lại bước 2. 
• Trường hợp T = ∅ và T’ = ∅, thì kết thúc, luồng F là cực đại. 

3.2. Gán nhãn lùi cho đỉnh chưa có nhãn lùi và kề đỉnh sinh nhãn lùi v 
• Trường hợp B = ∅: Quay lại bước 3.1. 
• Trường hợp B ≠ ∅: Chọn t ∈ B nhỏ nhất (theo thứ tự). Loại t khỏi B, B:= B \ { t 
}. Gán nhãn lùi cho t như sau: 
Nếu (t, v)∈E và ft,v < ct,v, đặt nhãn lùi đỉnh t là (↓, v, min{β, ct,v − ft,v}). 
Nếu (v, t)∈E và fv,t > 0, đặt nhãn lùi đỉnh t là (↓, v, min{β, fv,t}). 

 Nếu t không được gán nhãn lùi, thì quay lại bước 3.2. 
 Nếu t được gán nhãn lùi và t có nhãn tiến, thì sang bước hiệu chỉnh tăng luồng 4. 
 Nếu t được gán nhãn lùi và t không có nhãn tiến, thì bổ sung t vào T’, T’:= T’ ∪ 
{ t }, và quay lại bước 3.2. 

 
4. Hiệu chỉnh tăng luồng 
 Ký hiệu t là đỉnh được gán nhãn tiến ở bước 2.2 hoặc nhãn lùi ở bước 3.2 để thuật 
toán dẫn đến bước 4. Giả sử t có nhãn tiến (↑, p, α) và nhãn lùi (↓, q, β). Đặt δ = min{α, 
β}. 

Ta hiệu chỉnh luồng f như sau. 
4.1. Hiệu chỉnh ngược từ t về a theo nhãn tiến 
 4.1.1. Khởi tạo 

j:= t, i:= p 
 4.1.2. Hiệu chỉnh 

Nếu cung (i, j) ∈ G, thì hiệu chỉnh fij = fij + δ. 
Nếu cung (j, i) ∈ G, thì hiệu chỉnh fji = fji − δ. 

 4.1.3. Tịnh tiến 
  Nếu i = a, thì sang bước 4.2. 

Nếu i ≠ a, thì đặt j:= i và i:= h, với h là thành phần thứ hai của nhãn tiến đỉnh j. 
Sau đó quay lại bước 4.1.2. 

4.2. Hiệu chỉnh từ t đến z theo nhãn lùi 
 4.2.1. Khởi tạo 

i:= t, j:= q 
 4.2.2. Hiệu chỉnh 



Nếu cung (i, j) ∈ G, thì hiệu chỉnh fij = fij + δ. 
Nếu cung (j, i) ∈ G, thì hiệu chỉnh fji = fji − δ. 

 4.2.3. Tịnh tiến 
  Nếu i = z, thì sang bước 4.3. 

Nếu i ≠ z, thì đặt i:= j và j:= k, với k là thành phần thứ hai của nhãn lùi đỉnh i. 
Sau đó quay lại bước 4.2.2. 

 4.3. Xoá tất cả nhãn của các đỉnh trên mạng, trừ đỉnh nguồn a và đỉnh đích z, và quay 
lại bước 2. 

 
• Định lý 10. Nếu các giá trị thông qua cij là số nguyên, thì sau hữu hạn bước quá trình giải 
kết thúc. 
 Chứng minh (tương tự như thuật toán Ford-Fulkerson) 
• Hệ quả. Nếu giá trị thông qua cij là số hữu tỉ với mọi (i,j) ∈ E, thì sau hữu hạn bước quá 
trình giải kết thúc. 
 Chứng minh (tương tự như thuật toán Ford-Fulkerson) 
• Định lý 11 
 Cho mạng G=(V,E,c) với nguồn a và đích z, f = {fij | (i,j)∈G} là luồng nhận được khi kết 
thúc thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại. Khi đó, f là luồng cực đại. 
 Chứng minh 

Ta xét hai trường hợp kết thúc thuật toán. 
(i) Thuật toán kết thúc ở bước 2.1: Ký hiệu S là tập các đỉnh mang nhãn tiến. Khi đó lát 

cắt (S, V \ S) là lát cắt cực tiểu (xem chứng minh thuật toán Ford-Fulkerson), kéo theo f là 
luồng cực đại. 

(ii) Thuật toán kết thúc ở bước 3.1: Ký hiệu T là tập các đỉnh mang nhãn lùi. Khi đó lát 
cắt (V \ T, T) là lát cắt cực tiểu (tương tự chứng minh thuật toán Ford-Fulkerson), kéo theo f là 
luồng cực đại. 
+ Ví dụ 2. Xét mạng G ở ví dụ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
         1 2     n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trong đó số đỉnh là (2.n +1)2+1 và các cung cho như hình vẽ với trọng số đều là 1. 

z a 



 áp dụng thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại của G ta cũng nhận được 
Luồng cực đại là luồng trên đường đi 

(a→1→2→... →n→z) 
với giá trị luồng bằng 1. 
 Tuy nhiên, ta chỉ phải duyệt qua (n+1)2 đỉnh để xét gán nhãn tiến và 3n/2 đỉnh để xét gán 
nhãn lùi.  
 Như vậy, nếu n khá lớn, khối lượng tính toán chỉ bằng khoảng ¼ khối lượng tính toán theo 
thuật toán Ford−Fulkerson. 
 
4. Kết luận 
 Công trình đề xuất thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại trên mạng. Khối 
lượng tính toán trong trường hợp n lớn có thể giảm tới 4 lần so với thuật toán Ford−Fulkerson 
truyền thống. Mặt khác, do tính độc lập của quá trình gán nhãn tiến và nhãn lùi, thuật toán 
hoán chuyển nguồn đích có thể được sử dụng để xây dựng các thuật toán song song giải bài 
toán tìm luồng cực đại trên mạng. 
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